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Lựa chọn công cộng
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Chương V

Lựa chọn công cộng
1. Lợi ích của lựa chọn công cộng.

2. Lựa chọn công cộng trong cơ chế 

biểu quyết trực tiếp.

3. Lựa chọn công cộng trong cơ chế 

biểu quyết đại diện.
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1. Lợi ích của lựa chọn 

công cộng.

1.1. Khái niệm lựa chọn công cộng

1.2. Lợi ích của lựa chọn công cộng
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1.1. Khái niệm lựa chọn 

công cộng
• Khái niệm: Lựa chọn công cộng là một 

quá trình mà trong đó ý muốn của các cá 

nhân được kết hợp lại trong một quyết định 

tập thể.

• Đặc điểm của LCCC:

Quyết định của cá nhân được kết hợp trong 

một quyết định tập thể .

Quyết định tập thể mang tính chất cưỡng

chế, bắt buộc mọi người phải tuân thủ.
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1.2. Lợi ích của lựa chọn 

công cộng

E

F

Kết cục khi không có 

hành động tập thể

Kết cục khi có hành 

động tập thể

Độ 

thoả 

dụng 

của B 

(UB)

Độ thoả dụng của A (UA)
0

Hình 5.1: Lợi ích của hành động tập thể
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1.2. Lợi ích của lựa chọn 

công cộng

E

F

Độ thoả 

dụng của 

B (UB)

Độ thoả dụng của A (UA)0

Hình 5.2: Các kết cục có thể xảy ra khi có  

hành động tập thể

H
G
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2. LCCC trong cơ chế biểu 

quyết trực tiếp.

2.1 Các nguyên tắc lựa chọn công

cộng

2.2 Các phiên bản của nguyên tắc

biểu quyết theo đa số

2.3 ĐÞnh lý Bất khả thi của Arrow
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2.1 Các nguyên tắc lựa chọn 

công cộng

2.1.1 Nguyên tắc nhất trí tuyệt đối

2.1.2 Nguyên tắc biểu quyết theo đa số

tương đối.

2.1.3 Nguyên tắc biểu quyết theo đa số

tuyệt đối
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2.1.1 Nguyên tắc nhất trí 

tuyệt đối

a. Nội dung của nguyên tắc.

b. Mô tả - mô hình Lindahl

c. Tính khả thi của mô hình Lindahl
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a.Nội dung của nguyên tắc.

Nguyên tắc nhất trí tuyệt đối là một 

nguyên tắc quy định: một quyết định 

chỉ được thông qua khi và chỉ khi có 

sự thống nhất (đồng ý) của tất cả các 

thành viên trong một cộng đồng nào 

đó
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b. Mô tả - mô hình Lindahl

• Bối cảnh nghiên cứu

• Mô tả

• Phân tích
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Bối cảnh nghiên cứu

Có 2 cá nhân A và B cùng tiêu dùng 
một hàng hóa công cộng là giáo dục 
tiểu học.

Gọi tA là giá thuế mà người A phải trả
cho giáo dục tiểu học 

tB là giá thuế của người B phải trả. Vì
chỉ có 2 người tiêu dùng giáo dục nên 
tA + tB = 1.
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Mô tả

O'

O

t* E

DB

DA

Q*

Q

Q
tA

Lượng dịch vụ giáo dục 

tiểu học

Lượng dịch vụ giáo dục 

tiểu học

Giá thuế

Hình 5.3: Mô hình Lindahl

tB
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Giải thích
Trục hoành thể hiện số lượng dịch vụ giáo dục

tiểu học, trục tung OO' mô tả giá thuế cho

mỗi đơn vị dịch vụ giáo dục tiểu học.

Giá thuế của người A (tA) được tính từ gốc tọa

độ O và giá thuế của người B (tB) được tính

từ gốc O'.

Đ­êng DA biểu thị đường cầu của người A

Đ­êng DB biểu thị đường cầu của người B.
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Phân tích

• nếu tA khác t* (hay tương ứng là tB

khác 1-t*) thì chưa có một sự nhất trí 

chung về lượng dịch vụ được cung 

cấp.

• nếu tA = t* (hay tương ứng là tB = 

1-t*) thì có một sự nhất trí chung về 

lượng dịch vụ được cung cấp là Q*. 
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c. Tính khả thi của mô hình 

Lindahl

• Cân bằng Lindahl không thể đạt 
được nếu có người không trung 
thực.

•Có thể phải mất nhiều thời gian để 
lựa chọn cặp giá thuế được tất cả
mọi người đồng ý, do đó chi phí 
quyết định thường là cao, ít hiệu 
quả.

•Dễ dẫn tới kết cục dẫm chân tại chỗ
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2.1.2 Nguyên tắc biểu quyết theo 

đa số tương đối.

a. Nội dung của nguyên tắc

b. Hạn chế của nguyên tắc

c. Cử tri trung gian và định lý cử tri

trung gian
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a. Nội dung của nguyên tắc

-Nguyên tắc

-Bối cảnh nghiên cứu

-Mô tả.

-Phân tích
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Nguyên tắc

• Nguyên tắc biểu quyết theo đa số là 

một nguyên tắc quy định: một vấn đề 

chỉ được thông qua khi và chỉ khi có 

hơn một nửa số người bỏ phiếu cùng 

nhất trí
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Bối cảnh nghiên cứu

• Một cộng đồng có 3 cử tri (cử tri 1, cử tri 

2, cử tri 3) và họ phải lựa chọn 3 mức chi 

tiêu cho quốc phòng 

• A là mức chi tiêu ít nhất, B là mức chi tiêu 

trung bình, C là mức chi tiêu lớn nhất.

• Giả định rằng, dù mức chi tiêu nào được 

lựa chọn thì chi phí của nó cũng sẽ được 

chia đều cho các cá nhân. 
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Mô tả

Lựa 

chọn

Cử tri 1 Cử tri 2 Cử tri 3

Ưu tiên 

1

A C B

Ưu tiên 

2

B B C

Ưu tiên 

3

C A A
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Phân tích

• A vs B: B thắng

• B vs C: B thắng

• Kết luận: B  thắng  (được lựa 

chọn)
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b. Hạn chế của nguyên tắc 

biểu quyết theo đa số

b1 : Sự áp chế của đa số

b2. Hiện tượng quay vòng trong biểu 

quyết
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b1 : Sự áp chế của đa số:

F

UB 

(nhãm 

thiÓu sè)

UA (nhóm đa số)
0

Hình 5.4: Miền lựa chọn của biểu quyết theo đa số

G

E

M

N

GH

MNE: Kquả của BQ 

đa số tuyệt đối.

MHG: KQ của BQ đa 

số tương đối
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b2. Hiện tượng quay vòng 

trong biểu quyết

• Mô tả

• Nguyên nhân của hiện tượng quay 

vòng

• Kết luận
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Mô tả
Lựa chọn Cử tri 1 Cử tri 2 Cử tri 3

Ưu tiên 1 A                C               B

Ưu tiên 2    B A              C

Ưu tiên 3  C                 B              A

A vs. B thì A thắng, B vs. C thì B thắng, theo 

logíc, có thể kết luận A thắng C.

Nhưng nếu cho A đấu với C thì C thắng: 

Nghịch lý 
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Nguyên nhân của hiện 

tượng quay vòng
Khái niệm có liên quan:
ĐØnh trong sự lựa chọn của cá nhân là điểm mà tất
cả các điểm lựa chọn khác ở xung quanh đều thấp
hơn nó.

Lựa chọn đơn đỉnh là lựa chọn chỉ có một điểm
ưu tiên nhất, mà rời điểm ưu tiên nhất theo bất kỳ
hướng nào thì lợi ích của cá nhân đều giảm
xuống.

Lựa chọn đa đỉnh là sự lựa chọn nếu như rời khỏi
điểm ưu tiên nhất thì lợi ích của cá nhân lúc đầu
giảm, sau đó lại tăng lên nếu vẫn di chuyển theo
cùng một hướng.
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Kết luận sơ bộ
Lợi ích 

ròng

MB, t

0                 Q*                HHCC                      

t

0                  Q*                  HHCC                     

MB

Phần (a)

Phần (b)

Hình 5.6: Qui 

luật lợi ích biên 

giảm dần đảm 

bảo sự lựa chọn 

là đơn đỉnh

•Sự lựa chọn của 

cử tri 2 không 

theo quy luật 

chung về lợi ích 

biên giảm dần.
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Kết luận

• Sự lựa chọn đa đỉnh của cử tri 2 là 

nguyên nhân dẫn đến hiện tượng quay 

vòng trong biểu quyết.

• Nếu tất cả các cử tri đều có lựa chọn đơn

đỉnh thì nguyên tắc biểu quyết theo đa số

sẽ đạt được cân bằng biểu quyết và sẽ

không có nghịch lý biểu quyết.
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c. Cử tri trung gian và định lý cử 

tri trung gian

• Khái niệm cử tri trung gian.

• Định lý cử tri trung gian.

• Minh hoạ định lý.

• Tính thực tiễn của định lý
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Khái niệm cử tri trung gian.

• Cử tri trung gian là người có sự lựa 

chọn giữa tập hợp các lựa chọn của 

tất cả các cử tri, tức là một nửa số cử 

tri ưa thích mức chi tiêu thấp hơn và 

một nửa số cử tri còn lại ưa thích 

mức chi tiêu nhiều hơn anh ta
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Định lý cử tri trung gian.

• ĐÞnh lý cử tri trung gian: nếu tất cả các

cử tri đều có lựa chọn đơn đỉnh thì kết

quả biểu quyết theo đa số phản ánh

đúng sự lựa chọn của cử tri trung gian.
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Minh hoạ định lý.

Biểu 5.3. Lựa chọn về mức chi tiêu cho 

buổi liên hoan

Cử tri A B C D E

Mức chi tiêu 

(nghìn đồng)

100 200 500 600 800
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Kết luận

• C là cử tri trung gian và sự lựa chọn 

của C cũng chính là sự lựa chọn của 

cả nhóm
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Tính thực tiễn của định lý

• Sự lựa chọn của cử tri trung gian có thực 

sự hiêụ quả?
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2.1.3 Nguyên tắc biểu quyết theo 

đa số tuyệt đối

• Nguyên tắc biểu quyết theo đa số

tuyệt đối yêu cầu: một vấn đề chỉ

được thông qua khi và chỉ khi được

sự nhất trí của nhiều hơn mức đa số

tương đối, chẳng hạn phải đạt được

hai phần ba số phiếu thuận.
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2.2 Các phiên bản của nguyên 

tắc biểu quyết theo đa số

2.2.1. Biểu quyết cùng lúc

2.2.2. Biểu quyết cho điểm.

2.2.3. Liên minh trong biểu quyết 

theo đa số
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2.2.1. Biểu quyết cùng lúc

a. Trình tự tiến hành.

b. Ví dụ minh hoạ

c. Ưu nhược điểm của nguyên tắc
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a. Trình tự tiến hành.

• Biểu quyết nhiều phương án cùng lúc. 

• Mỗi cử tri sẽ xếp hạng các phương án theo thứ 

tự ưu tiên.(phương án nào được cử tri ưa thích 

nhất sẽ được xếp vị trí thứ 1, còn phương án 

nào kém hấp dẫn nhất thì xếp vị trí cuối cùng. 

• Cộng các con số xếp hạng đó của các cử tri.

• Phương án nào có con số tổng nhỏ nhất sẽ là 

phương án được chọn.
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b. Ví dụ minh hoạ

Biểu 5.4: Kết quả cho điểm theo nguyên tắc 
biểu quyết cùng lúc

Kết luận: B thắng

Lựa chọn Cử tri 

X

Cử tri 

Y

Cử tri 

Z

Tổng 

điểm

A 1 3 3 7

B 2 2 1 5

C 3 1 2 6
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c. Ưu nhược điểm của 

nguyên tắc
• Ưu điểm: Khắc phục được hiện tượng 

quay vòng trong biểu quyết

• Nhược điểm: Không cho phép các cá 

nhân phản ánh mức độ ưa thích của mình 

đối với các phương án
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2.2.2. Biểu quyết cho điểm.

a. Trình tự tiến hành.

b. Ví dụ minh hoạ

c. Ưu nhược điểm của nguyên tắc
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a. Trình tự tiến hành.

• Mỗi cá nhân có một số điểm nhất định.

• Các cá nhân có thể phân phối điểm giữa

các phương án khác nhau tùy ý thích.

• Cộng điểm mà các cá nhân phân phối cho

các phương án.

• Phương án nào có số điểm lớn nhất là

phương án được lựa chọn.
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b. Ví dụ minh hoạ
Lựa chọn Cử tri X Cử tri Y Cử tri Z Tổng 

điểm

A 5 1 1 7

B 3 3 5 11

C 2 6 4 12 

Thắng 

cử
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So sánh hai phương án 

Lựa

chọn

Cử tri X Cử tri Y Cử tri Z Tổn

g

Tổn

g

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

A 1 5 3 1 3 1 7 7

B 2 3 2 3 1 5 5 11

C 3 2 1 6 2 4 6 12
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c. Ưu nhược điểm của 

nguyên tắc

• Ưu điểm: Cho phép các cá nhân phản 

ánh mức độ ưa thích của mình đối với 

các phương án.

• Nhược điểm; Cử tri có thể sử dụng 

chiến lược trong biểu quyết bóp méo 

kết quả bầu cử
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Sử dụng chiến lược 

trong 

biểu quyếtLựa

chọn

Cử tri X Cử tri Y Cử tri Z Tổn

g

Tổn

g

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

C 

lúc

Cho

điểm

A 1 10 3 1 3 1 7 12

B 2 0 2 3 1 5 5 8

C 3 0 1 6 2 4 6 10
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2.2.3. Liên minh trong biểu 

quyết theo đa số

a. Khái niệm

b. Quan điểm:  Liên minh bầu cử làm tăng phúc 

lợi xã hội 

c. Quan điểm:  Liên minh bầu cử làm giảm

phúc lợi xã hội 
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a. Khái niệm

• Liên minh là một hệ thống cho phép

các cá nhân được trao đổi phiếu bầu

với nhau và do đó có thể bộc lộ được

mức độ quan tâm khác nhau của cá

nhân đối với từng vấn đề được biểu

quyết.



10/14/2020 52

b. Liên minh bầu cử làm tăng 

phúc lợi xã hội
• Bối cảnh nghiên cứu:

Một cộng đồng đang xem xét ba dự án xây dựng
bệnh viện, trường học hay thư viện.

Cộng đồng này có ba cử tri X, Y và Z.

Lợi ích của các cử tri từ mỗi dự án được phản ánh
trong Biểu 5.5

Mỗi cử tri được quyền cho điểm tự do từng phương
án mà không bị giới hạn bởi tổng số điểm được
phép.
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Mô tả
Dự án Cử tri Tổng 

lợi ích 

ròngX Y Z

Bệnh 

viện

200 - 50 -55 95

Trường 

học

-40 150 -30 80

Thư 

viện

-120 -60 400 220
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Phân tích

• Nếu không liên minh thì có phương án 

nào được thông qua không?

• Có liên minh thì ai liên minh với ai?  kết 

quả ra sao?

• Không/có liên minh thì ảnh hưởng tới 

FLXH như thế nào?
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c. Liên minh bầu cử làm giảm

phúc lợi xã hội 

• Xét trường hợp sự ưa thích của các cá 

nhân thay đối

Dự án Cử tri Tổng 

lợi ích 

ròngX Y Z

Bệnh 

viện

200 - 110 -105 -15

Trường 

học

-40 150 -120 -10

Thư 

viện

-270 -140 400 -10
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Phân tích

• Nếu không liên minh thì có phương 

án nào được thông qua không?

• Có liên minh thì ai liên minh với ai?  

kết quả ra sao?

• Không/có liên minh thì ảnh hưởng 

tới FLXH như thế nào?
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2.3 ĐÞnh lý BÊt khả thi

của Arrow

Đặt vấn đề:

• Tất cả các phương án bầu phiếu 

chúng ta xét đều có nhược điểm 

riêng.

• Liệu có thể tìm được một cơ chế bầu 

phiếu nào mà đảm bảo công bằng và 

hiệu quả?
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2.3 ĐÞnh lý BÊt khả thi

của Arrow

• Nội dung định lý

1.Nguyên tắc ra quyết định tập thể đó phải

có tính chất bắc cầu.

2.Nguyên tắc ra quyết định phải theo đúng

sự lựa chọn của các cá nhân.
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Nội dung định lý

3. Nguyên tắc ra quyết định phải ®ảm bảo

tính khách quan, (luôn lựa chọn thứ tự các

phương án như nhau nếu được áp dụng vào

một tập hợp các phương án như nhau) .

4. Không cho phép tồn tại sự độc tài.
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2.3 ĐÞnh lý BÊt khả thi

của Arrow

Ý nghĩa của định lý:

• Ai có khả năng kiểm soát lịch trình bỏ 

phiếu sẽ thao túng sự lựa chọn của xã 

hội.

• Các bên yếu thế có thể tạo ra sự quay 

vòng để tránh kết cục không có lợi cho 

mình
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Chương sáu

Các công cụ chính sách 

can thiệp chủ yếu 

của chính phủ trong nền 

kinh tế thị trường
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Chương sáu

1. Nhóm qui định pháp lý 

2. Nhóm cơ chế thúc đẩy thị trường 

3. Nhóm đòn bẩy kinh tế

4. Nhóm sử dụng khu vực nhà nước 

5. Nhóm bảo hiểm và giảm nhẹ nguy cơ 

tổn thương
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1. Nhóm qui định pháp lý

1.1 Qui định khung

1.2 Các quy định kiểm soát trực tiếp
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1.1Qui định khung

• Là những hành lang pháp lý cần thiết

mà chính phủ phải xây dựng và bảo vệ

nhằm ®ảm bảo thị trường tự do có thể

vận hành ở mức tối ưu.

• Ví dụ: Luật về hợp đồng, luật khiếu nại

và giải quyết tranh chấp, luật thương

mại, luật lao động, luật chống độc

quyền… .
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1.2 Các quy định kiểm soát 

trực tiếp

1.2.1 Qui định về giá

1.2.2 Qui định về lượng

1.2.3 Qui định về cung cấp thông tin
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1.2.1 Qui định về giá

a. Gía trần

b. Gía sàn
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a. Gía trần

• Khái niệm: 

Giá trần là mức giá tối đa được phép trao đổi 

trên thị trường
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a. Gía trần

• Mô tả
P

Q0

D

S

P0

Giá trần
Pc

Q0

PX

A

B

C

E

Q1 Q2

Hình 6.1: Tác động của giá trần
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a. Gía trần

Phân tích:

• Về tính hiệu quả: Phi hiệu quả do gây 

tổn thất là ABC

• Về tính công bằng: Chưa chắc đã cải 

thiện thặng dư tiêu dùng



10/14/2020 70

b. Giá sàn

Khái niệm: 

• Giá sàn là mức giá tối thiểu được trao 

đổi trên thị trường 
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b. Giá sàn
• Mô tả

P

Q0

D

S

P0

Giá sàn

Q0

Pf

A

B

C E

Q1 Q2

Hình 6.2: Tác động của giá sàn

F

M
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b. Giá sàn(Giải pháp)

- Kết hợp kiểm soát giá sàn với việc kiểm soát 
bằng định lượng:

Tổn thất: ABC

- Chính phủ  mua  lượng dư cung trên thị trường 
(Q1Q2) rồi bán lại cho người tiêu dùng:

Tổn thất: AEF

- Chính phủ mua toàn bộ lượng dư cung rồi thiêu 
hủy (hoặc viện trợ không hoàn lại cho nước 
khác:

Tổn thất: CAEQ2Q1
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1.2.2 Qui định về lượng

P

Q0

D

S

P0

Q0

Pq

A

B

C

Qq

Hình 6.3: Tác động của hạn chế về lượng 

M

Sq
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1.2.3 Qui định về cung cấp 

thông tin
Cung cấp thông tin trực tiếp: 

Các doanh nghiệp ®ăng tải thông tin vÒ 

các tính chất liên quan đến chất lượng 

của sản phẩm.

Qui định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm  

Cung cấp thông tin gián tiếp : Cấp giấy 

phép hành nghề
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Cung cấp thông tin trực tiếp

• Ưu điểm: dễ thực hiện, ít tốn kém

• Nhược: Khó thực hiện nếu thất bại của thị 

trường là do nhiều nguyên nhân.

• Tiêu chuẩn chất lượng nhiều khi là một trở 

ngại cho việc phát triển sản phẩm mới.

• Tiêu chuẩn chất lượng có thể bị lạm dụng
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Cung cấp thông tin gián tiếp

• Ưu điểm: có thể áp dụng cho dịch vụ

• Nhược: - giấy phép hành nghề không phải là

công cụ cung cấp thông tin gián tiếp tốt.

-kỹ năng chuyên môn gắn với giấy phép dần trở

nên lạc hậu.

- tiêu chuẩn hành nghề quá cao có thể cản trở 

người nghèo sử dụng dịch vụ   

- Việc cấp giấy phép có thể sẽ là tuỳ tiện
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2. nhóm công cụ chính sách tạo cơ chế thúc đẩy thị 

trường

CC hàng hóa ko đạt 

hiệu quả xã hội

Thị trường ko 

thể xuất hiện
hậu quả

Do bị kiểm 

soát chặt

Do sự tham gia 

kém nhiệt tình
Do đặc thù TT Nguyên 

nhân

Tự do hoá TT Hỗ trợ sự 

hình thành TT

Mô 

phỏng TT giải 

pháp

Nới 

lỏng 

điều 

tiết

Hợp 

thức 

hoá

Đa 

dạng 

hoá

Xác lập 

quyền 

SH

tạo 

ra 

HH 

mới
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3. nhóm công cụ chính sách điều 

tiết bằng thuế và trợ cấp

3.1 Thuế

3.2 Trợ cấp
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3.1ThuÕ

• Khái niệm:

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của các cá 

nhân và doanh nghiệp cho NSNN để trang trải 

chi phí cung cấp HHCC hoặc hạn chế lượng 

cung hàng hoá trên thị trường.
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3.1Thuế

3.1.1Thuế đánh vào bên cung

3.1.2Thuế đánh vào bên cầu

3.1.3. Kết luận
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3.1.1Thuế đánh vào bên cung

• Các loại thuế đánh vào bên cung.

• Phân tích .
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Các loại thuế đánh vào

bên cung

• Thuế đầu ra là thuế đánh vào sản lượng do 

các doanh nghiệp sản xuất ra

• Thuế quan là loại thuế đánh vào hàng hoá 

nhập khẩu
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Phân tích

P

0 Q

St

S

D

A

B

C

G

E

F

Pm

P0

Pb

Q1 Q0

Hình 6.4: Tác động của thuế bên cung
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3.1.2 Thuế đánh vào bên cầu

• Các loại thuế đánh vào bên cầu

• Phân tích
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Các loại thuế đánh vào 

bên cầu

• Thuế tiêu dùng là loại thuế đánh vào việc tiêu 

dùng hàng hoá và dịch vụ

• Phí sử dụng là mức giá mà người sử dụng các 

hàng hoá và dịch vụ công cộng do chính phủ 

cung cÊp phải trả.
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Phân tích

P

0 Q

S

D

A

B

C

G

E

F

Pm

P0

Pb

Q1 Q0

Hình 6.5: Tác động của thuế bên cầu

Dt
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3.1.3. Kết luận

Thuế là một công cụ không hiệu quả vì

chúng gây ra tổn thất vô ích về FLXH.

- Cho dù về mặt danh nghĩa là thuế đánh

vào bên cung hay bên cầu thì cả người

sản xuất và người mua đều phải chịu

gánh nặng thuế.

-Việc ai là người chịu thuế nhiều hơn ai

phụ thuộc vào độ co dãn của đường

cung và đường cầu
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Bài tập ứng dụng

• Vẽ hình mô tả gánh nặng thuế của các 

bên khi có thuế đánh vào bên cung trong 

các trường hợp sau:

a. Đường cung co giãn nhiều, đường cầu co 

giãn ít 

b. Đường cung co giãn ít, đường cầu co 

giãn nhiều

c. Đường cung hoàn toàn ko co giãn.

d. Đường cung hoàn toàn co giãn.
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3.2Trợ cấp

• Trợ cấp là chuyển giao của chính phủ tạo 

ra mét khoản đệm giữa giá mà người tiêu 

dùng trả và chi phí sản xuất khiến cho giá 

thấp hơn chi phí biên.
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3.2Trợ cấp

3.2.1Trợ cấp bên cung

3.2.2Trợ cấp bên cầu

3.2.3 Kết luận
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3.2.1Trợ cấp bên cung

• Trợ giá hay bù lỗ

• Trợ thuế sản xuất
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Mô tả và phân tích

D

P

0 Q

S

Ss

P0

Q0

Pm

Q1

Pb A

B

C

Hình 6.7: Tác động của trợ cấp bên cung

H
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3.2.2Trợ cấp bên cầu

• Trợ cấp bằng hiện vật

• Tem phiếu

• Trợ thuế tiêu dùng
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Mô tả và phân tích

D

P

0 Q

S

P0

Q0

Pm

Q1

Pb
A

B

C

Hình 6.8: Tác động của trợ cấp bên cầu

DS

H
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3.2.3 Kết luận

Trợ cấp là một công cụ không hiệu quả vì

chúng gây ra tổn thất vô ích về FLXH.

- Cho dù về mặt danh nghĩa là trợ cấp cho

người sản xuất hay ngời tiêu dùng thì cả

hai đều chia nhau lợi ích của trợ cấp.

- Việc ai là người nhận trợ cấp nhiều hơn ai

phụ thuộc vào độ co dãn của đường cung

và đường cầu
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4.Nhóm công cụ chính sách sử dụng 

khu vực kinh tế nhà nước tham gia 

cung ứng hàng hoá  dịch vụ

4.1 Chính phủ cung ứng trực tiếp

4.2 Chính phủ cung ứng gián tiếp
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4.1 Chính phủ cung ứng trực tiếp

4.1.1. Lý do chính phủ phải trực tiếp cung 

ứng.

4.1.2 Hình thức cung ứng TT của chính phủ
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4.1.1. Lý do chính phủ phải trực 

tiếp cung ứng.

• Tránh nguy cơ xuất hiện hành vi cơ 

hội chủ nghĩa.

• Chính phủ phải đảm bảo cung cấp HH 

cần thiết mà tư nhân không tham gia 

cung cấp.

• Định hướng phát triển kinh tế của 

Đảng
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4.1.2 Hình thức cung ứng TT 

của chính phủ

• 4.1.1 Cung ứng trực tiếp qua bộ máy hành

chính sự nghiệp.

• 4.1.2 Cung ứng qua các doanh nghiệp nhà

nước
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4.2 Chính phủ cung ứng

gián tiếp

• Cung ứng gián tiếp: CP cấp kinh phí để các 

DNTN hoặc các tổ chức phi lợi nhuận sản xuất 

hàng hoá dịch vụ, CP phân phối các hàng hoá 

dịch vụ đó đến người tiêu dùng. 

- Thuê ngoài trực tiếp: Nhà nước ký hợp đồng 

để các DNTN sản xuất hàng hoá dịch vụ.

- Thuê ngoài gián tiếp : CP ký hợp đồng cung 

ứng hàng hoá dịch vụ với một tổ chức phi lợi 

nhuận  
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5.Nhóm công cụ chính sách về 

bảo hiểm và giảm nhẹ nguy cơ tổn 

thương

5.1 Bảo hiÓm

5.2. Giảm nhẹ nguy cơ tổn thương
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5.1Bảo hiÓm

5.1.1. Các vấn đề của lĩnh vực bảo hiểm

5.1.2. Các công cụ chính sách bảo hiểm
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5.1.1. Các vấn đề của lĩnh vực 

bảo hiểm

• Lựa chọn ngược 

• Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều 

• Hội chứng bên thứ ba trả tiền 
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Lựa chọn ngược

• Là hiện tượng những người muốn tham 

gia bảo hiểm là những người có nguy cơ 

rủi ro cao   
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Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều

• Là hiện tượng những người được bảo 

hiểm thay đổi hành vi dẫn đến gia tăng 

nguy cơ phải bồi thường của công ty bảo 

hiểm
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Hội chứng bên thứ ba trả tiền

• Hai bên có liên quan đến bảo hiểm cấu kết 

hoặc có hành vi gây ra gánh nặng chi trả 

quá mức cho công ty bảo hiểm
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5.1.2. Các công cụ chính sách 

bảo hiểm

• Bảo hiểm bắt buộc 

• Trợ cấp bảo hiểm
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5.2 Giảm nhẹ nguy cơ 

tổn thương

5.2.1 Dù trữ quèc gia

• 5.2.2 ĐÒn bù tạm thời

5.2.3  Trợ cấp khó khăn


